
Chương 10

kết cấu

Mục tiêu
Các quy định trong chương này nhằm bảo đảm cho hệ kết cấu và bộ phận kết cấu của công trình trong quá
trình xây dựng và sử dụng:

1) Không bị hư hại, võng, nứt, ăn mòn, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới việc sử
dụng và gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản;
2) có đủ độ bền lâu (tuổi thọ) đảm bảo việc sử dụng bình thường của ngôi nhà mà không cần sửa chữa
lớn trong thời hạn quy định;
3) không gây ảnh hưởng bất lợi (lún, nứt,...) đến ngôi nhà bên cạnh trong suốt thời gian xây dựng và
sử dụng công trình.

Điều 10.1. Yêu cầu đối với kết cấu của công trình 
Kết cấu của công trình phải đảm bảo an toàn, sử dụng bình thường trong suốt thời gian thi công và khai
thác theo các quy định dưới đây:

10.1.1. Khả năng chịu lực
Kết cấu phải được tính toán phù hợp với loại công trình theo mọi yếu tố tác động lên chúng bao gồm:

1) Tổ hợp bất lợi nhất của các tải trọng, kể cả tải trọng gây phá hoại theo thời gian;
2) Các tác động khác, kể cả tác động theo thời gian.

10.1.2. Khả năng sử dụng bình thường 
Công trình, bộ phận công trình, vật liệu phải duy trì được việc sử dụng bình thường, không bị biến dạng,
rung động và suy giảm các tính chất khác quá giới hạn cho phép.

10.1.3. Tuổi thọ
Vật liệu sử dụng cho công trình phải có độ bền lâu, đảm bảo cho kết cấu công trình đáp ứng các yêu cầu sử
dụng đQ quy định và không phải sửa chữa trước thời hạn quy định.

Điều 10.2. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế kết cấu công trình.
10.2.1. Giải pháp được chấp thuận là đạt yêu cầu 
Kết cấu công trình được thiết kế theo các quy định dưới đây sẽ được chấp thuận là đạt yêu cầu quy định tại
điều 10.1:

1) Tính tính toán, thiết kế.
Kết cấu công trình, nền móng được tính toán theo phương pháp trạng thái giới hạn.
2) Khả năng chịu lửa của kết cấu.
Kết cấu sau khi tính toán, được kiểm tra khả năng chịu lửa và đạt các yêu cầu quy định tại điều 11.4
của QCXD này.
3) Bảo vệ kết cấu khỏi bị ăn mòn, mục, mọt.
Đối với kết cấu làm việc trong môi trường xâm thực hoặc ẩm ướt phải có biện pháp bảo vệ thích hợp.

10.2.2.Chỉ dẫn
10.2.2.1. Các trạng thái giới hạn 
Các trạng thái giới hạn gồm 2 nhóm:
1) Nhóm trạng thái giới hạn thứ nhất:
Bao gồm những trạng thái giới hạn dẫn đến việc kết cấu mất khả năng chịu tải hoặc mất khả năng sử dụng

a) kết cấu bị phá hoại do tải trọng, tác động;
b) kết cấu bị mất ổn định về hình dáng, vị trí
c) kết cấu bị hỏng do mỏi

2) Nhóm trạng thái giới hạn thứ hai:
Bao gồm những trạng thái giới hạn làm cho kết cấu không thể duy trì việc sử dụng bình thường, do đQ vượt
quá các mức cho phép về:

a) biến dạng: độ võng, góc xoay, góc trượt; hoặc



b) dao động; hoặc
c) tạo thành hoặc phát triển khe nứt (chủ yếu đối với kết cấu bê tông).

10.2.2.2. Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất
1) tính toán kết cấu theo khả năng chịu lực, được tiến hành theo điều kiện:
         T <= Ttd  (1)
trong đó: 
 T - Giá trị nguy hiểm có thể xẩy ra do từng nội lực hoặc do tác dụng đồng thời của một số nội lực;
 Ttd - Giới hạn nhỏ nhất về khả năng chịu lực (tính theo một xác suất đảm bảo quy định) của tiết diện.
Giá trị T xác định theo tải trọng tính toán và được chọn trong các tổ hợp nội lực ứng với các trường hợp
nguy hiểm đối với sự làm việc của kết cấu, xét cả về trị số và cả về phương chiều của nội lực.
Giá trị Ttd được xác định theo đặc trưng hình học của tiết diện và đặc trưng tính toán của vật liệu.
2) Điều kiện (1) cần được thoả mQn đối với mọi bộ phận, mọi tiết diện của kết cấu, ứng với mọi giai đoạn
làm việc.

10.2.2.3. Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai
Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai gồm:
1) Kiểm tra biến dạng theo điều kiện 

2) Kiểm tra khe nứt
Đối với kết cấu cho phép nứt
Kiểm tra độ mở rộng của khe nứt theo điều kiện:



3) Không cần tính toán kiểm tra theo trạng thái giới hạn thứ hai nếu như qua thử nghiệm hoặc thực tế sử
dụng của các kết cấu tương tự đQ khẳng định được: bề rộng khe nứt ở mọi giai đoạn không vượt quá trị số
giới hạn và độ cứng của kết cấu ở giai đoạn sử dụng là đủ đảm bảo.

10.2.2.4. Sơ đồ, giả thiết, số liệu tính toán 
1) Sơ đồ (hoặc mô hình) và các giả thiết cơ bản trong tính toán phải phù hợp với điều kiện làm việc thực tế
của công trình và trạng thái giới hạn đang xét.
2) Số liệu tính toán
Khi tính toán phải tính tới:

a) Các đặc trưng bất lợi nhất, tương ứng với độ đảm bảo nhất định, có thể xảy ra của vật liệu và đất.
b) Các tổ hợp tải trọng, tác động

i) Tính toán kết cấu cần tiến hành đối với mọi giai đoạn: chế tạo, vận chuyển, xây dựng, sử dụng
và sửa chữa.
ii) Đối với kết cấu không được bảo vệ, phải chịu trực tiếp bức xạ mặt trời cần kể đến tác dụng
nhiệt khí hậu.
iii) Đối với kết cấu tiếp xúc với nước hoặc nằm trong nước cần phải kể đến áp lực đẩy nổi của
iv) Khi tính toán kết cấu theo khả năng chịu lực, ngoài các tác động bình thường của tải trọng
còn cần xét đến những trường hợp ngẫu nhiên có thể làm thay đổi lực tác dụng hoặc thay đổi sơ
đồ kết cấu.
Trong một số trường hợp còn cần tính đến: độ sai lệch bất lợi về kích thước, điều kiện thi công,
điều kiện sử dụng và những điều kiện làm việc đặc biệt của kết cấu.

Điều 10.3. Tải trọng, tác động
10.3.1. Giải pháp được chấp thuận là đạt yêu cầu.
Kết cấu công trình được coi là đạt yêu cầu về tải trọng và tác động nếu các số liệu dùng để thiết kế kết cấu,
nền móng phù hợp với tiêu chuẩn:
* TCVN 2737 - 95 “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”.

Ghi chú:

(1) Những yêu cầu nêu trong TCVN 2737 - 95 được trích dẫn trong mục chỉ dẫn 10.3.2 dưới đây.
(2) Những tải trọng dưới đây không được quy định trong TCVN 2737 - 95 nêu trên mà theo quy định riêng:

a) Các tải trọng được gây ra do:
i) giao thông đường sắt, đường bộ;
ii) sóng biển, dòng chảy;
iii) động đất;
iv) dông lốc;
v) nhiệt độ;
vi) bốc xếp hàng hoá;
vii) thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông.

b) Tải trọng đối với các công trình đặc biệt quan trọng.
c) Tải trọng đối với các công trình đặc thù như: giao thông, thuỷ lợi, bưu điện.

10.3.2. Chỉ dẫn
10.3.2.1. Các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng 
1) Khi thiết kế nhà và công trình phải tính đến các tải trọng sinh ra trong các quá trình sau:

a) xây dựng công trình;
b) sử dụng công trình;
c) chế tạo, bảo quản và vận chuyển các kết cấu.

2) Các loại tải trọng 
Các loại tải trọng và thành phần của chúng được nêu trong phụ lục 10.1.
3) Tổ hợp tải trọng

a) Khi chịu tác dụng đồng thời của 2 hay nhiều tải trọng tạm thời, kết cấu phải được tính toán theo các
tổ hợp bất lợi nhất.



b) Thành phần các loại tải trọng trong tổ hợp tải trọng được quy định trong phụ lục 10.2 với hệ số tổ
hợp tải trọng được quy định trong phụ lục 10.3.

10.3.2.2. Tải trọng tính toán 
Tải trọng tính toán là tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số vượt tải (còn gọi là hệ số độ tin cậy về tải

10.3.2.3. Tải trọng tiêu chuẩn 
1) Xác định giá trị tải trọng tiêu chuẩn 
Giá trị tải trọng tiêu chuẩn được xác định theo quy định trong bảng 10.3.1.

Bảng 10.3.1. Cách xác định giá trị tải trọng tiêu chuẩn





Ghi chú:

(1) Những trường hợp được phép giảm tải trọng được quy định ở phụ lục 10.4
(2) Trọng lượng kết cấu là trọng lượng toàn bộ các vật liệu cấu thành công trình, gồm cả vật liệu trang trí,
hoàn thiện.
(3) Giá trị tối thiểu của tải trọng tập trung thẳng đứng trên lan can được quy định theo bảng sau:

(4) Tải trọng nằm ngang tác dụng lên tay vịn lan can cầu thang, ban công, lôgia được quy định theo bảng

2) Tải trọng phân bố đều lên sàn và cầu thang
Tải trọng phân bố đều lên sàn và cầu thang dùng trong tính toán không được nhỏ hơn trị số quy định trong
bảng 10.3.2.

Bảng 10.3.2. Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều lên sàn và cầu thang









Ghi chú:

Tải trọng nêu ở mục 14 bảng 10.3.2 dùng để tính các kết cấu chịu lực của ban công lôgia. Khi tính kết
cấu tường, cột, móng đỡ ban công, lôgia thì tải trọng trên ban công, lôgia lấy bằng tải trọng các phòng
chính kề ngay đó và được giảm theo các quy định ở phụ lục 10.4.

10.3.2.4. Hệ số vượt tải 
Hệ số vượt tải của các loại tải trọng được quy định ở bảng 10.3.3.

Bảng 10.3.3 - Hệ số vượt tải 





Ghi chú:

(1) Trường hợp độ an toàn của kết cấu bị giảm khi giảm tải trọng thường xuyên (như độ ổn định chống lật
khi giảm trọng lượng của kết cấu và đất) phải lấy hệ số độ tin cậy bằng 0,9.
(2) Đối với kết cấu thép nếu ứng lực do khối lượng riêng vượt quá 0,5 ứng lực chung thì lấy hệ số độ tin cậy
bằng 1,1.
(3) Khi tính kết cấu nền móng theo các tải trọng sinh ra trong giai đoạn xây lắp, tải trọng tính toán ngắn
hạn phải giảm đi 20%;
(4) Khi tính khả năng chống cháy của các kết cấu chịu tác động nổ, hệ số vượt tải lấy bằng 1 đối với tất cả
các loại tải trọng.
(5) Khi tính toán cường độ và ổn định trong điều kiện tác động va chạm của cẩu trục và cẩu treo vào gối
chắn đường ray, hệ số độ tin cậy lấy bằng 1 đối với tất cả các loại tải trọng.

10.3.2.5. Tải trọng gió
Tải trọng gió gồm 2 thành phần tĩnh và động, được tính toán như sau:
1) Thành phần tĩnh

a) Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió ở độ cao Z so với mốc chuẩn được xác định theo
công thức:

2) Thành phần động
a) Không cần tính đến thành phần động khi xác định áp lực mặt trong của công trình được xây dựng ở
địa hình dạng A và B (địa hình trống trải và tương đối trống trải, theo điều 6.5 của TCVN 2737 - 95)
và có đặc điểm như sau:
i) nhà nhiều tầng, cao dưới 40m
ii) nhà công nghiệp 1 tầng, cao dưới 36m, tỷ số độ cao trên nhịp nhỏ hơn 1,5.
b) Cách xác định thành phần động của tải trọng gió được quy định trong các điều từ 6.11 tới 6.16 của
tiêu chuẩn TCVN 2737 - 95 “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”.

10.3.2.6. Tải trọng động đất
Theo quy định tại điều 3.6 của Quy chuẩn xây dựng này.

Điều 10.4. Kết cấu bê tông cốt thép
10.4.1. Giải pháp được chấp thuận là đạt yêu cầu 
Kết cấu bê tông cốt thép của công trình được coi là đạt yêu cầu nếu phù hợp với quy định và các tiêu
chuẩn của VN dưới đây:
1) Thiết kế:
* TCVN 5574 - 91 “kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”

Ghi chú:

(1) TCVN 5574 – 91 không áp dụng cho những loại kết cấu dưới đây:
(a) kết cấu làm việc trong những môi trường đặc biệt như:



i) môi trường nhiệt độ cao: thường xuyên trên 700C, hoặc 
ii) môi trường nhiệt độ thấp: dưới âm 400C, hoặc
iii) môi trường xâm thực mạnh đối với bê tông.

(b) kết cấu chuyên ngành, được thiết kế theo chỉ dẫn riêng
(c) kết cấu làm bằng các loại bê tông đặc biệt:

i) bê tông đặc biệt nặng: có khối lượng riêng trên 2.500 kg/ m3
ii) bê tông đặc biệt nhẹ: có khối lượng riêng dưới 800 kg/ m3
iii) bê tông cốt liệu bé: có đường kính dưới 5mm
iv) bê tông dùng cốt liệu và chất kết dính đặc biệt như chất dẻo

(2) Những chỉ dẫn quan trọng của TCVN 5574 - 91 được trích dẫn ở mục 10.4.2 dưới đây.

2) Chống ăn mòn, chống thấm:
* TCVN 3993 - 85 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc
cơ bản để thiết kế
* TCVN 5718 - 93 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống
thấm nước

3) Thi công, nghiệm thu
* TCVN 4452 - 87 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công, nghiệm thu.
* TCVN 4453 - 95 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công, nghiệm thu.
* TCVN 5592 - 91 Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

Ghi chú:

Danh mục các tiêu chuẩn về vật liệu, phương pháp thử được nêu ở phụ lục 10.5.

10.4.2. Chỉ dẫn
10.4.2.1. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (chọn sơ đồ kết cấu, chọn kích thước tiết diện và bố trí cốt thép)
phải đảm bảo được độ bền, độ ổn định và độ cứng không gian xét trong tổng thể, cũng như riêng từng bộ
phận của kết cấu trong mọi giai đoạn xây dựng và sử dụng.

10.4.2.2. Yêu cầu chống nứt
1) Yêu cầu chống nứt của kết cấu được phân thành ba cấp phụ thuộc vào điều kiện làm việc của chúng và
loại cốt thép được dùng:

a) Cấp I - Không được phép xuất hiện vết nứt;
b) Cấp II - Cho phép có vết nứt ngắn hạn với bề rộng hạn chế khi kết cấu chịu tải trọng tạm thời bất lợi
nhưng đảm bảo vết nứt sẽ được khép kín lại khi kết cấu không chịu tải trọng tạm thời bất lợi đó;
c) Cấp III - Cho phép có vết nứt với bề rộng hạn chế.

2) Cấp chống nứt và giá trị giới hạn của bề rộng khe nứt được quy định trong bảng 10.4.1.

Bảng 10.4.1. Cấp chống nứt và giới hạn của bề rộng khe nứt



Ghi chú:

(1) Bề rộng khe nứt giới hạn cho trong bảng ứng với tác dụng của toàn bộ tải trọng, kể cả dài hạn và ngắn
hạn. Đối với kết cấu cấp 3 khi chỉ kiểm tra riêng với tải trọng dài hạn, giới hạn bề rộng khe nứt được giảm
đi 0,05mm.
(2) ở những vùng chịu ảnh hưởng của nước mặn, giảm bề rộng khe nứt giới hạn 0,1 mm đối với cấp 3, giảm
0,05 mm đối với cấp 2. Nếu sau khi giảm mà bề rộng khe nứt giới hạn bằng không thì nâng kết cấu lên
thành cấp 1.
(3) Đối với những công trình có niên hạn sử dụng dưới 20 năm cho phép tăng bề rộng khe nứt giới hạn lên
0,05 mm.

10.4.2.3. Yêu cầu về biến dạng
Các trị số giới hạn của biến dạng được quy định ở bảng 10.4.2.

Bảng 10. 4.2. Trị số giới hạn của biến dạng 



Ghi chú:

(1) L là nhịp tính toán của dầm hoặc bản kê lên 2 gối. Đối với các công xon, dùng L = 2L1 với L1 là độ
vươn của công xon.
(2) Khi thiết kế kết cấu có độ vồng trước thì lúc kiểm tra về võng cho phép trừ đi độ vồng đó nếu không có
những hạn chế gì đặc biệt.
(3) Đối với các cấu kiện khác không nêu ở trong bảng thì giới hạn độ võng được quy định tuỳ theo tính chất
và nhiệm vụ của chúng nhưng giới hạn đó không được lớn quá 1/ 150 nhịp hoặc 1/ 75 độ vươn của công
(4) Khi quy định độ võng giới hạn không phải do yêu cầu về công nghệ sản xuất và cấu tạo mà chỉ do yêu
cầu về thẩm mỹ thì để tính toán f chỉ lấy các tải trọng tác dụng dài hạn.

10.4.2.4. Kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép
1) Khi tính toán kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép chịu tác dụng của nội lực sinh ra trong lúc chuyên chở và
cẩu lắp, tải trọng do trọng lượng bản thân cấu kiện cần nhân với hệ số động lực lấy như sau: bằng 1,8 khi
chuyên chở, bằng 1,5 khi cẩu lắp. Trong trường hợp này không cần kể đến hệ số vượt tải cho trọng lượng
bản thân.
2) Các kết cấu nửa lắp ghép cũng như kết cấu toàn khối liên hợp cần tính toán theo hai giai đoạn làm việc
sau đây:

a) Trước khi bê tông mới đổ đạt được cường độ quy định: tính toán các bộ phận lắp ghép hoặc các cốt
cứng chịu tác dụng của tải trọng do trọng lượng của phần bê tông mới đổ và của mọi tải trọng khác tác
dụng trong quá trình đổ bê tông.
b) Sau khi bê tông mới đổ đạt được cường độ quy định: tính toán kết cấu bao gồm cả phần lắp ghép
hoặc cốt cứng cùng với bê tông mới đổ, chịu tải trọng tác dụng trong quá trình sau này của việc xây
dựng và theo tải trọng khi sử dụng kết cấu.

10.4.2.5. Khoảng cách giữa các khe co giQn - nhiệt độ.
1) Kết cấu không chịu tác động trực tiếp và thường xuyên của mưa, nắng
Đối với hệ kết cấu không chịu tác động trực tiếp và thường xuyên của mưa, nắng, khoảng cách giữa các
khe co giQn - nhiệt độ không được vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 10.4.3.
Trường hợp cần khoảng cách lớn hơn, phải xác định khoảng cách khe co giQn - nhiệt độ bằng tính toán.

Bảng 10.4.3. Khoảng cách lớn nhất giữa các khe co giãn nhiệt độ cho phép không cần tính toán



 (đối với hệ kết cấu, không chịu tác động trực tiếp và thường xuyên của mưa nắng)

2) Kết cấu chịu tác động trực tiếp và thường xuyên của mưa nắng
Đối với kết cấu chịu tác động trực tiếp và thường xuyên của mưa nắng như: lớp mặt mái nhà, ban công, mặt
đường, khoảng cách khe co giQn nhiệt ẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5718 - 93: “Mái và sàn bê
tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.” (bảng 10.4.4).

Bảng 10.4.4. Khoảng cách tối đa của khe co giãn nhiệt ẩm, theo 2 chiều vuông góc
 (Đối với kết cấu chịu tác động trực tiếp và thường xuyên của mưa nắng)


